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áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng
dạy - học các môn lý thuyết cho sinh viên ngoại ngữ

Lưu Quý Khương(*)

(*) TS., Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

1. Mở đầu

ở trường đại học, ngoài các môn kỹ
năng như nghe, nói, đọc, viết, biên, phiên
dịch sinh viên còn phải học nhiều môn lý
thuyết như văn học, phương pháp giảng
dạy, tâm lý ngôn ngữ học, lý thuyết ngôn
ngữ... Giảng dạy các môn này theo mô
hình tương tác truyền thống I R F:
Initiation (khởi phát) - Response (đáp
ứng) - Feedback (phản hồi) (Ur,
1996:227) với vai trò khởi phát thuộc về
thầy giáo tỏ ra thiếu hiệu quả cho dù
thầy có chuẩn bị chu đáo đến đâu chăng
nữa... Ngày nay đường hướng giao tiếp
(communicative approach) áp dụng trong
giảng dạy ngoại ngữ đòi hỏi phải chú ý
nhiều hơn đến người học, động viên họ
chịu trách nhiệm nhiều hơn về quá trình
học tập của mình. Năm năm trở lại đây,
đặc biệt là từ khi chương trình phần
mềm power point và máy chiếu LCD
được đưa vào hỗ trợ giảng dạy chúng tôi
đã áp dụng hoạt động sinh viên thuyết
trình (SVTT - presentation) trong các giờ
lý thuyết và thu được kết quả khả quan.
Bài này trình bày về hoạt động SVTT
như một biện pháp nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo đại học vì hoạt động này
giúp tăng tiến khả năng tự học của người
học và như J. Harmer, một nhà giáo học
pháp nổi tiếng người Anh đã nói: “Chúng
ta không thể dạy sinh viên mọi điều nên
phải huấn luyện họ tự học”(1992: 37).

2. Đặc trưng của hoạt động SVTT

2.1. Khái niệm về hoạt động SVTT

2.1.1. Định nghĩa

Trong học ngôn ngữ, theo một định
nghĩa trên miền  word reference. com,
thuyết trình là cách sinh viên đưa ra ý
kiến, trình bày công việc của mình bằng
lời nói trước một số người khác. Baker và
Westup (2000:91-92) cho rằng thuyết
trình là một trong những hoạt động được
thiết kế cho giai đoạn sản sinh lời nói
của bài học, trong hoạt động này, sinh
viên nói lên những ý tưởng, những điều
đã chuẩn bị mà không có sự trợ giúp trực
tiếp từ giáo viên. Thuyết trình có thể
được dùng cho các hoạt động đòi hỏi sự
lưu loát trong lời nói như ở phần cuối của
các hoạt động đóng vai trò giao tiếp (role
play) khi người học trình bày kết quả
thảo luận của nhóm trước toàn lớp. Đối
với lớp học ở trình độ nâng cao, người
thuyết trình có thể sử dụng các phương
tiện trực quan khác như panô, phim, đèn
chiếu để hỗ trợ cho phần thuyết trình
của mình.

2.2. Đặc trưng của hoạt động SVTT

 2.2.1. Thuyết trình là một kỹ năng
lời nói (oral skill)

Thuyết trình được xem là một kỹ
năng lời nói vì nó đòi hỏi hai kỹ năng
nhỏ, cơ bản sau: kỹ năng nhận thức có
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động cơ (motor-perceptive skill) và kỹ
năng tương tác (interactive skills). Kỹ
năng nhận thức có động cơ là những cách
người học nhận thức, hồi tưởng và đưa ra
những âm và cấu trúc ngôn ngữ theo
một trật tự đúng. Kỹ năng tương tác là
cách người ta sử dụng kiến thức ngôn
ngữ và kỹ năng tiếp nhận có động cơ làm
cho giao tiếp ngôn ngữ có ý nghĩa và
thành công. Kỹ năng tương tác bao gồm
việc đưa ra các quyết định trong giao
tiếp  như nói điều gì, nói như thế nào và
có tìm cách phát triển mối quan hệ với
đối tác giao tiếp  không. Kỹ năng tương
tác bao gồm hai kỹ năng nhỏ là thói quen
và kỹ năng thương lượng  (Bygate,
1987:23). Thói quen là cách trình bày
thông tin thông thường. Trong nhiều
trường hợp, người nói quyết định điều họ
phải  giao tiếp theo một mô tiếp nhất
định tương thích với kiểu thông điệp
chứa đựng các thông tin đó như kể
chuyện, miêu tả, so sánh hay trình bày
những sự kiện... Kỹ năng thương lượng,
cũng theo Bygate (1987: 23) là những kỹ
năng giải quyết các vấn đề nảy sinh
trong ngôn giao, bao gồm khả năng kiểm
tra nghĩa, thay đổi từ dùng, sửa chữa
những diễn dịch sai, tìm từ và tìm ý
tưởng. Vì vậy, người nói không những
phải xử lý tốt các từ nói ra nhằm tạo ra
ngôn ngữ mạch lạc trong các ngữ cảnh
khác nhau mà còn phải là người giao tiếp
tốt để có thể diễn đạt những gì họ muốn
nói sao cho người nghe có thể hiểu được.

2.2.2. SVTT là một hoạt động giao
tiếp (communication activity)

SVTT trước hết là một hoạt động giao
tiếp vì những lý do sau đây:

- Sinh viên có cơ hội để diễn  đạt  ý
tưởng, cảm xúc và ý kiến  của mình
trong lớp. Khi người học có nhu cầu giao

tiếp và mục đích giao tiếp rõ ràng sẽ có
động cơ để sử ngôn ngữ nhằm đạt đến
mục đích của mình.

- Có một khoảng trống thông tin
(Information gap) tồn tại trong hoạt
động SVTT (người thuyết trình muốn
chuyển đến những người nghe điều gì đó
họ chưa biết và muốn biết). Chính
khoảng trống thông tin này quy định sự
khác biệt giữa hoạt động giao tiếp ngôn
ngữ thật sự với những hoạt động chỉ
mang tính luyện tập ngôn ngữ
(language practice). Mặt khác, trong
hoạt động thuyết trình, người học trình
bày vấn đề trước các khán giả cũng là
những người học nên có cơ hội trao đổi
thông tin, ý tưởng một cách tự do. Bằng
cách này người học không những có thể
thảo luận chủ đề đang đề cập một cách
rõ ràng, tự tin mà còn nâng cao được kỹ
năng sử dụng ngôn ngữ và xử lý thông
tin thu thập được trong quá trình đọc tài
liệu để chuẩn bị cho buổi thuyết trình

- Sau khi thuyết trình xong, người
học nhận được phản hồi (feedback) từ
giáo viên hoặc từ người nghe. Điều này
giúp người học thấy được mức độ đạt
mục tiêu của mình, đồng thời cũng thấy
được những thành công và chưa thành
công trong hoạt động ngôn giao của mình.

2.2.3. SVTT là một hoạt động tương
tác (interactive activity)

Tương tác, theo Brown (1994:159) là
“sự trao đổi mang tính hợp tác về tình
cảm, ý tưởng và tư duy giữa hai người
hoặc  nhiều hơn tạo ra một sự ảnh hưởng
tương hỗ lên nhau”. Trong quá trình
thuyết trình người học phải tương tác với
những bạn học khác khi biểu đạt ý
tưởng, trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau
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để cùng hoàn thành phần việc của mình.
Ngoài ra, người học còn tương tác với
giáo viên khi bị chất vấn hoặc với tài liệu
khi chuẩn bị thuyết trình

3. Lợi ích của hoạt động SVTT

3.1. Hoạt động SVTT là cầu nối giữa học
ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ

Thuyết trình hỗ trợ quá trình học. Nó
tạo ra cơ hội để người học thể nghiệm
kiến thức mới lĩnh hội với tâm lý an
toàn. Vì đây là một hoạt động giao tiếp
ngôn ngữ nên sự chính xác (accuracy) về
cấu trúc ngữ  pháp không được đặt nặng,
người thuyết trình sẽ không bị ức chế bởi
nỗi lo mắc lỗi, tập trung được nhiều hơn
vào nội dung trình bày, cách nói năng sẽ
tự nhiên hơn, độ lưu loát (fluency) sẽ
được cải thiện. Qua tương tác, mối quan
hệ giữa giáo viên và sinh viên, giữa sinh
viên và sinh viên được củng cố và phát
triển, tạo ra không khí hợp tác vốn rất
cần thiết trong giao tiếp ngôn ngữ cả
trong lẫn ngoài lớp học.

3.2. Hoạt động SVTT giúp sinh viên sử
dụng tổng hợp bốn kỹ năng ngôn ngữ một
cách tự nhiên

Khi thuyết trình, quá trình học diễn
ra tự nhiên bên trong người học. Tất cả
các kỹ năng ngôn ngữ đều tham gia vào
hoạt động. Người học có thể sản sinh các
phát ngôn có ý nghĩa, tự nhiên, thoát ly
hẳn sự kiểm soát của giáo viên và không
bị gò bó vào khuôn mẫu có sẵn trong tài
liệu. Với bản chất là một hoạt động đa kỹ
năng (multi skill) thuyết trình đòi hỏi
người thực hiện phải huy động cả các kỹ
năng tiếp nhận lẫn các kỹ năng sản sinh.
Việc sử dụng tổng hợp các kỹ năng ngôn
ngữ cho phép người học ôn lại kiến thức
ngôn ngữ đã có.

3.3. Hoạt động SVTT giúp sinh viên phát
triển kỹ năng học ngôn ngữ (language
learning skill) và trở thành người học chủ
động (active learner)

Để chuẩn bị cho buổi thuyết trình
trong lớp, sinh viên phải thu thập thông
tin liên quan đến đề tài từ nhiều nguồn
khác nhau, tổ chức, xây dựng dàn ý.
Ngoài ra, hoạt động SVTT  làm tăng tính
tự chủ và tự định hướng ở người  học vì
khi được giao hay tự chọn đề tài sinh
viên phải nghiên cứu đề tài một cách chi
tiết, xác định nguồn tài liệu để nghiên
cứu, chọn lựa và thực hiện các chiến lược
phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động
thuyết trình diễn ra có hiệu quả nhất.
Do đó, người học chịu trách nhiệm nhiều
hơn về việc học của mình, chủ động hơn
và sẵn lòng thử nghiệm những điều mới.
Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng
biến quá trình đào tạo thành quá trình
tự đào tạo và giúp cho người học có năng
lực tự học suốt đời. Trong nỗ lực nhằm
thu hút sự chú ý của người nghe, người
thuyết trình tìm cách ứng dụng tối đa
công nghệ thông tin vào hoạt động SVTT
như phần mềm power point, máy chiếu
LCD và các hiệu ứng hình ảnh khác.
Điều này rèn luyện kỹ năng sử dụng các
phương tiện kỹ thuật hỗ trợ học tập  của
sinh viên, một bước chuẩn bị quan trọng
cho quá trình hội nhập vào nền kinh tế
tri thức cho họ sau khi ra trường.

4. ý kiến của sinh viên ngoại ngữ về
hoạt động SVTT đối với việc học các
môn lý thuyết

Trong một nghiên cứu tiến hành đối
với 150 sinh viên năm thứ ba của khoa
tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại
học Đà Nẵng, Lê Thị Thuỳ Trang (2005:
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24) bằng các công cụ như phiếu thăm dò
ý kiến (questionnaire), phỏng  vấn
(interview) và dự giờ (class observation)

 đã đưa ra kết quả sau đây về ý kiến của
sinh viên ngoại ngữ đối với hoạt động
SVTT trong việc học các môn lý thuyết

ý kiến của sinh viên ngoại ngữ đối với hoạt động SVTT Tần

số

% Tổng

a) Đánh giá chung

Rất  thú vị và hữu ích 109 72,7

Rất khó 18 12

Khó 32 21,3 150

Dễ 0 0

Không dễ cũng không khó 76 50,7

b) Lợi ích của hoạt động SVTT

Tăng cường độ lưu loát khẩu ngữ 82 54,7

Cải thiện khả năng thu thập, tổ chức và sắp xếp thông tin theo một trật tự logic 61 40,7 150

Làm giàu thêm kiến thức nề về bộ môn đang học 54 36

Làm cho sinh viên thích thú hơn trong học ngôn ngữ và trở nên chủ động hơn 65 43,3

                                                                       (Nguồn: Lê Thị Thuỳ Trang; 2005, tr. 24)

Kết quả trên cho thấy đa số sinh viên có thái độ tích cực đối với hoạt động (72,7% cho là
rất thú vị và hữu ích). Tuy vậy, không sinh viên nào cho  hoạt động này là dễ dàng.

Cũng theo nghiên cứu trên tỉ lệ tham gia của sinh viên khi có hoạt động SVTT  được
thể hiện trên bảng dưới đây:

Sự tham gia của sinh viên trong hoạt động SVTT Tần số % Tổng

Tình nguyện tham gia 31 20,7

Đợi giáo viên hỏi mới trả lời 48 32 150

Yên lặng và lắng nghe các sinh viên khác phát biểu ý kiến 60 40

Hoàn toàn không tham gia gì 11 7,3

                                     (Nguồn: Lê Thị Thuỳ Trang; 2005, tr. 24)

Điều cần quan tâm là mặc dù đa số
ủng hộ hoạt động này trong lớp học, chỉ
có 20.7% người được hỏi tự nguyện tham
gia. Một tỉ lệ không nhỏ (40%) tham gia
một cách thụ động: chỉ nghe mà không
phát biểu. Rõ ràng là có nhiều điều cần

làm để hoạt động này trở nên quen thuộc
hơn với thực tiễn lớp học ngoại ngữ.

5. Các giai đoạn của hoạt động SVTT

Cũng như các hoạt động dạy-học
khác, hoạt động SVTT gồm ba giai đoạn



áp dụng hoạt động thuyết trình để nâng cao chất lượng...

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ,  T.XXII, Số 3, 2006

57

chính: trước khi thuyết trình, thuyết
trình và sau khi thuyết trình.

5.1. Trước khi thuyết trình

Sau khi nhận hoặc tự chọn được đề
tài sinh viên tiến hành các bước chuẩn
bị. Giai đoạn này bao gồm thu thập
thông tin có liên quan đến đề tài, xây
dựng kế hoạch thuyết trình, tham khảo
trong nhóm (nếu là công việc được giao
cho nhóm), chuẩn bị ý tưởng bằng văn
bản, thao tác trên các thiết bị kỹ thuật
(nếu có) và trình bày thử để rút kinh
nghiệm. Trong toàn bộ hoạt động SVTT
nói chung sinh viên phải tự chịu trách
nhiệm về hoạt động học của mình. Tuy
nhiên, sự hỗ trợ của giáo viên như hướng
dẫn chi tiết về đề tài, đưa ra hạn định về
thời gian thực hiện, giới thiệu tài liệu
tham khảo... vẫn vô cùng cần thiết.

5.2. Thuyết trình

Sinh viên tiến hành thuyết trình
trước lớp hay trong nhóm tuỳ theo yêu
cầu của công việc. Giai đoạn này là kết
quả của quá trình chuẩn bị trước thuyết
trình. Để có một bài trình bày thuyết
phục, ấn tượng và thú vị, ngoài những gì
đã chuẩn bị, người trình bày còn phải sử
dụng thành thạo các phương tiện ngoài
ngôn ngữ như cử chỉ (gestures), điệu bộ
(miming), các biểu đạt trên khuôn mặt
(facial expressions) hoặc bằng mắt (eye
contact), sơ đồ, bảng biểu và các phần
mềm ứng dụng khác. Lưu loát cũng là
một yếu tố quan trọng góp phần vào sự
thành công của giai đoạn này. Nếu là
thuyết trình nhóm, các thành viên của
nhóm có thể lần lượt trình bày nội dung
được phân công hoặc một đại diện của
nhóm phần trình bày toàn bộ. Tuy

nhiên, các thành viên thay nhau thuyết
trình vẫn là phương án tốt hơn bởi nó tạo
điều kiện cho mọi sinh viên thực hành
giao tiếp ngôn ngữ và tăng cường tinh
thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa
những người cùng chia sẻ một giá trị.
Trong giai đoạn này, giáo viên chỉ quan
sát, ghi chép và can thiệp rất hạn chế.
Tuy nhiên, để có những nhận xét chính
xác, khách quan và những bổ sung cần
thiết cho sinh viên, giai đoạn này đòi hỏi
người giáo viên phải rất tập trung vào
phần thuyết trình của sinh viên.

5.3. Sau khi thuyết trình

Đây có lẽ là phần thú vị nhất  của
hoạt động SVTT, là lúc người thuyết
trình chứng tỏ được khả năng nắm bắt
vấn đề và thể hiện khả năng hùng biện
ngoại ngữ của mình. Giai đoạn này mở
đầu bằng các câu hỏi của người nghe về
những nội dung vừa được trình bày. Đôi
khi giáo viên cũng nêu câu hỏi nhằm làm
rõ thêm một số nội dung mà bài thuyết
trình nêu chưa đầy đủ hoặc chưa rõ.
Giáo viên cũng có thể hỏi chỉ để “phá
băng” vào đầu giai đoạn này khi các sinh
viên khác còn chưa quyết định sẽ hỏi
điều gì. Đây thực sự là một hoạt động
tương tác ngôn ngữ theo đúng định
nghĩa của Brown (1994).

Giai đoạn thứ hai của hoạt động sau
thuyết trình là phản hồi, có thể từ các
sinh viên khác hoặc của giáo viên. Theo
Cohen  (1987:57-59) “phản hồi của giáo
viên là để báo cho sinh viên biết họ đã
tiến bộ như thế nào trong học tập, những
gì họ đã làm đúng, những gì họ cần thay
đổi và làm thế nào để có thể cải thiện
được sự tiến bộ” Rubin và Thomson
(1982: 145) còn cho rằng giáo viên cần
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khuyến khích sinh viên tự đánh giá sản
phẩm học tập của mình căn cứ vào mục
tiêu đã đề ra ngay từ đầu. Khi đưa ra
phản hồi, giáo viên chỉ ra những lỗi
người học mắc trong khi thuyết trình,
đồng thời đề nghị phương án sửa chữa.
Để tránh tâm lý sợ mất mặt trước bạn bè
của sinh viên, những phản hồi của giáo
viên nên hết sức nhẹ nhàng và bằng một
cung cách xây dựng, tích cực.

6. Kết luận

Hoạt động SVTT là một hoạt động
giao tiếp có tác dụng phát triển  kỹ năng
sản sinh lời nói và mô hình lớp học lấy
người học làm trung tâm. Với loại hình
hoạt động này, người học phải quyết
định nhiều điều trong quá trình học

tiếng. Nhờ chuẩn bị kỹ để thuyết trình,
sinh viên nắm các vấn  đề lý thuyết tốt
hơn. Nhờ tương tác ngôn ngữ, khả năng
nói và tranh luận bằng ngoại ngữ của
sinh viên được  nâng cao. Và quan trọng
hơn, sinh viên rèn luyện được khả năng
tự chịu trách nhiệm trong học tập và học
tập tự định hướng để có thể tiếp tục học
sau khi ra trường, một mục tiêu quan
trọng nhà trường đại học cần phấn đấu
thực hiện như đã được chỉ rõ trong Báo
cáo chính trị của Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Đảng (2001:
109) “Phát huy tinh thần độc lập suy
nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên,
đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học
vấn và tay nghề.”
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Using Presentation to Enhance
the Quality of Teaching and Learning Theoretical

Disciplines for Students of Foreign Languages

Dr. Luu Quy Khuong

College of Foreign Languages - Da Nang University

At the college of foreign languages, teaching theoretical disciplines such as
literature, language teaching methodology, linguistics, psycholinguistics... in the
traditional model I R F: Initiation - Response - Feedback (Ur, 1996: 227) with the
teacher as initiator shows a lack of efficiency. This paper presents student presentation
as a measure for enhancing the quality of teaching and learning theoretical disciplines
for students of foreign languages.


